
ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3- 1

Chương 3 : 
KỸ THUẬT 

THÔNG TIN DỮ LIỆU
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-2
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-3

Chương 3 : 
Kỹ thuật thông tin dữ liệu

Mục đích chính của chương:
Các kỹ thuật và mạch điện ứng dụng để truyền
các khung dữ liệu giữa 2 DTE.
Các hệ thống mã phát hiện lỗi mà cho phép
DTE bên nhận xác định sự có mặt của bất kỳ lỗi
xảy ra chuỗi bit nhận được. 
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-4

Chương 3 : 
Kỹ thuật thông tin dữ liệu

Nội dung :
Hệ thống mã.
Cấu hình kết nối cơ bản.
Các kiểu thông tin.
Các kiểu truyền.
Truyền bất đồng bộ.
Truyền đồng bộ.
Nhiễu Gauss và tỷ lệ lỗi bit.
Xử lý dữ liệu số.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-5

3.1 Hệ thống mã
(coding schemes)

Có hai hệ thống mã thường được sử dụng
nhất trong hệ thống turyền số liệu : 

Mã EBCDIC (Extended Binary Coded 
Decimal Interchange Code) : là bộ mã 8bit 
được sử dụng trong các thiết bị do hãng
IBM sản xuất.
Mã ASCII (American Standards Committee 
for Information Interchange) : là bộ mã 7bit 
do CITT định nghĩa.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-6

Hệ thống mã
(coding schemes)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-7

Hệ thống mã
(coding schemes)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-8

Hệ thống mã
(coding schemes)

Những ký tự không in được trong mã ASCII

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-9

3.2 Cấu hình kết nối cơ bản
Điểm – điểm (point - point).
Đa điểm ( Multipoint - Multidrop).
Mắc lưới (Mesh).
Sao (Star).
Voøng(Ring).
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-10
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-11

3.3 Các kiểu thông tin :
Đơn công (Simplex): thông tin chỉ được truyền theo
một hướng duy nhất (radio, tivi…)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-12

Các kiểu thông tin 

Bán song công (half-duplex): thông tin được truyền
theo hai chiều nhưng không đồng thời, tại mỗi thời điểm
thông tin chỉ có truyền theo một hướng (Bộ đàm) 
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-13

Các kiểu thông tin 

Song công (full-duplex): thông tin có thể được truyền 2 
chiều tại cùng một thời điểm trên tuyến dữ liệu
(telephone). 
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-14
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-15

3.4 Các kiểu truyền
Để truyền các bit dữ liệu từ nơi phát đến nơi thu
trên đường truyền vật lý ta có thể truyền theo 2 
hình thức:
Truyền nối tiếp ( Serial ): Các bit được gửi lần lượt
trên đường truyền. Tốc độ thấp,khoảng cách truyền
xa.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-16

Các kiểu truyền

Truyền song song (Parallel): Các bit được gửi cùng
lúc trên nhiều dây khác nhau. Tốc độ cao, khoảng
cách truyền ngắn.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-17

Các kiểu truyền

Để bên thu xác định và hiểu đúng các bit dữ liệu truyền
đến thì phải thực hiện được những yêu cầu sau:
Xác định thời điểm bắt đầu của mỗi bit trong một chu kỳ-> 
bit / clock synchronization
Xác định được vị trí bắt đầu và kết thúc của mỗi ký tự / 
byte. -> character / byte synchronization (Có thể không
cần thiết tùy theo kiểu truyền).
Xác định vị trí bắt đầu và kết thúc của mỗi khung dữ liệu
frame synchronization

Có 2 kiểu truyền :
Truền bất đồng bộ (Asynchronous transmission) .
Truyền đồng bộ (Synchronous transmission) .
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-18
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-19

3.5 Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)

Đặc điểm :
Thường được dùng khi truyền dữ liệu được tạo ra trong
những thời điểm ngẫu nhiên (Bàn phím – máy tính)
Dữ liệu được chuyển tải dưới dạng ký tự được đặt giữa
Star bit (bit 0) và một hay nhiều Stop bit (bit 1).
Trạng thái nghỉ của đường truyền ở mức logic 1.
Tốc độ truyền thấp.

Kỹ thuật đồng bộ trong kiểu truyền bất đồng bộ :
Đồng bộ bit.
Đồng bộ byte/ ký tự.
Đồng bộ khung
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-20

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)

Đồng bộ bit  :
Do đồng hồ phía thu và phát chạy độc lập nhau -> Phải
làm sao lấy mẫu càng gần trung tâm bit càng tốt.
Nguyên lý :

Tần số xung clock đồng hồ thu lớn gấp N lần tần số
xung clock củađồng hồ phát.
Khi phát hiện đựơc trạng thái chuyển đổi mức điện
áp (vị trí bắt đầu của start bit và vị trí kết thúc của
bit stop bit truớc đó hay trạng thái nghĩ của đường
truyền) thì phía thu sẽ chờ sau N/2 chu kỳ xung
clock thu (vị trí giữa của start bit) để lấy mẫu.
Sau đó cứ sau mỗi N chu kỳ xung clock (vị trí giữa
mỗi bit) thu phía thu sẽ lấy mẫu bit dữ liệu thu. Điều
này được thực hiện cho đến hết ký tự. 
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-21

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-22

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)

Nhận xét : 
N càng lớn thì
lấy mẫu dữ liệu
càng chính xác
Thường N = 16.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-23

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)

Đồng bộ ký tự (character)/ byte 

msb P

Start bit : “0” - 1bit. Stop bits :’1’ - 1,1.5,2 bit. Data bits : 
5,6,7,8.
Parity : Chỉ phát hiện sai khi tổng số bit lỗi là số lẻ.Vd

Even : Tổng số bit 1 (Kể cả Parity) là số chẵn. Vd
Odd : Tổng số bit 1 (Kể cả Parity) là số lẻ. Vd
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-24

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)

Nguyên lý :
Phía phát và phía thu được lập trình để có cùng
số bit trong mỗi ký tự (start, data, parity & stop 
bit).
Sau khi nhận được start bit, phía thu sẽ thực hiện
việc đồng bộ ký tự bằng cách đếm đúng số bit 
đã được lập trình, sau đó chuyển nội dung ký tự
vừa thu được vào bộ đệm và chờ thu ký tự mới.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-25

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)

Đồng bộ khung (frame) :
Frame là những ký tự in được : Đóng khung toàn
bộ khối bằng 2 ký tự đặc biệt :

STX (Start of Text) : Bắt đầu khung.
ETX ( End of Text) : kết thúc khung.

Frame có những ký tự không in được :
Thêm ký tự DLE (Data Link Escape) truôùc STX và
ETX .
Nếu dữ liệu muốn phát trùng với DLE thì áp dụng
phương pháp nhồi ký tự hay nhồi byte ( Charater
Stuffing or Byte Stuffing).
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-26

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-27

Hiệu suất truyền :
Ví dụ truyền 1 ký tự được mã hóa bằng mã ASCII, có
data bit là 8 bit, 1bit star và 2 bit stop

Nếu sử dụng thêm parity thì hiệu suất sẽ thấp hơn
Tốc độ truyền dữ liệu hữu dụng : Giả sử ký tự truyền được
tryền ra cổng nối tiếp với tốc độ 1200bps. Thì tốc độ truyền
dữ liệu hiệu dụng là 1200x0.727= 872bps 

Truyền bất đồng bộ
(Asynchronous transmission)

%7.72727.0
218

8
==

++
==

truyền bit số Tổng
tinthoâng bit Soáη
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-28

VD : 
DTE A cần truyền cho DTE B thông điệp như
sau:TSLDLE
Thông điệp trên được phát như khối tin lên đường
truyền nối tiếp theo kiểu truyền bất đồng bộ, chuẩn
RS232, mã ASCII, với cấu hình 7E1(7 bits dữ liệu, kiểm
tra parity chẵn, 1 stop bit), tốc độ bit 1200bps, 

a. Cho biết khung tin mà A cần truyền cho B
b. Vẽ dạng tín hiệu điện trên cho 10 bit đầu tiên của khung

truyền.
c. Tính thời gian truyền của khung dữ liệu (Bỏ qua thời

gian xử lý khác).
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-29

3.6 Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Đặc điểm :
Truyền bất đồng bộ có nhược điểm là khi truyền
dữ liệu tốc độ cao thì phương pháp đồng bộ bít
không đảm bảo độ tin cậy, hơn nữa hiệu suất
truyền không cao. Kiểu truyền đồng bộ sẽ khắc
phục những nhược điểm trên.
Dữ liệu sẽ được truyền liên tục thành từng khối
trên đường truyền nên sẽ không có Start Bit và
Stop bit.
Clock bên phát và bên thu phải đồng bộ nhau.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-30
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-31

Mã đường dây
(Line Codes)

Dữ liệu số - Tín hiệu số
Là các xung điện áp rời rạc hoặc liên tục
Mỗi xung là 1 thành phần của tín hiệu
Dữ liệu nhị phân được mã hoá vào các thành phần tín
hiệu này

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-32

Mã đường dây
(Line Codes)

Các thông số cần quan tâm trong quá trình mã
hoá đường dây :
Phổ tín hiệu

Không có thành phần tần số cao giảm bớt băng thông tín
hiệu
Không có thành phần DC cho phép ghép ac bằng biến
thế, tạo sự cách ly tốt

Thông tin đồng bộ (clocking)
Đồng bộ giữa máy phát và máy thu
Dùng clock ngoài
Tạo cơ chế đồng bộ dựa trên tín hiệu
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-33

Mã đường dây
(Line Codes)

Phát hiện sai
Có thể được xây dựng dựa vào mã hoá tín hiệu

Giao thoa tín hiệu và tính miễn nhiễu
Một số mã tốt hơn các mã khác

Chi phí và độ phức tạp
Tốc độ càng cao thì chi phí càng cao
Một số mã cần tốc độ tín hiệu cao hơn tốc độ dữ
liệu
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-34

Mã đường dây
(Line Codes)

Các loại mã thường dùng :
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-35

Mã đường dây
(Line Codes)

NonReturn to Zero-Level (NRZ-L)
Có 2 mức điện áp cho bit 0 và bit 1
Điện áp hằng trong suốt thời gian bit, không trở
về mức điện áp 0V 
Thông thường thì điện áp âm cho bit 1 và áp
dương cho bit 0

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-36

Mã đường dây
(Line Codes)

NonReturn to Zero Inverted
Đảo dấu cho bit 1
Điện áp hằng trong suốt thời gian bit, không trở
về mức điện áp 0V
Cạnh xung đánh dấu bit không có cạnh xung
đánh dấu bit 0
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-37

Mã đường dây
(Line Codes)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-38

Mã đường dây
(Line Codes)

Ưu và nhược của NRZ 
Ưu

Dễ dàng thực hiện
Sử dụng băng thông tốt

Nhược
Có thành phần DC
Thiếu khả năng đồng bộ

Được sử dụng trong máy ghi từ
Thường không được sử dụng cho truyền dẫn
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-39

Mã đường dây
(Line Codes)

Mã RZ : 
Dùng 3 mức điện áp +V,0,-V.
Tín hiệu thay đổi trong khoảng 1 bit.
Bit 1 thay đổi từ +V -> 0. 
Bit 0  thay đổi từ –V->0

Ưu : Đảm bảo Clock để đồng bộ bit tốt.
Khuyết : Băng thông rộng.

0     1     0     0     0   1
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-40

Mã đường dây
(Line Codes)

Mã Biphase
Tín hiệu thay đổi điểm giữa mỗi bit nhưng không về 0.
Manchester

Luôn có sự thay đổi trạng thái tại vị trí giữa của chu kỳ bit.
Bit 1 được mã hoá –V->+V
Bit 0 được mã hoá +V->-V

Manchester Vi sai
Tương tự như mã hoá Manchester, đảo mức tại điểm giữa của
chu kỳ bit.
Tuy nhiên sự thay đổi mức tín hiệu tại vị trí bắt đầu của chu kỳ
bit chỉ xảy ra nếu bit đó là bit 0. 
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-41

Mã đường dây
(Line Codes)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-42

Mã đường dây
(Line Codes)

Ưu, khuết điểm của mã mã Biphase
Ưu điểm

Đồng bộ ở cạnh xung giữa bit
Không có thành phần DC
Phát hiện sai : Khi có sự có mặt của cạnh xung không
mong muốn

Nhược điểm
Ít nhất có 1 cạnh xung cho mỗi bit
Tốc độ điều chế cực đại gấp 2 lần NRZ
Cần băng thông rộng hơn
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-43

Mã đường dây
(Line Codes)

Mã Bipolar
Đây là mã nhị phân sử dụng nhiều hơn 2 mức
Mã AMI lưỡng cực

Bit 0 được biểu diễn bởi mức 0V
Bit 1 được biểu diễn bởi mức +V hoặc –V sao cho cực tính của
các bit 1 gần nhau nhất luôn phiên thay đổi.
Ưu điểm

Không mất đồng bộ nếu có 1 chuỗi bit 1
Không có tích luỹ thành phần DC
Băng tần thấp
Dễ phát hiện sai

Khuyết điểm
Không đảm bảo đồng bộ bit nếu chuỗi bit 0 kéo dài.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-44

Mã đường dây
(Line Codes)

Pseudoternary
Bit 1 được biểu diễn bởi không có tín hiệu trên
đường truyền
Bit 0 được biểu diễn bằng các thay đổi luân
phiên xung dương và xung âm
Không có ưu hay nhược so với AMI
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-45

Mã đường dây
(Line Codes)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-46

Mã đường dây
(Line Codes)

Mã HDB3
Kiểu mã hoá này giống với kiểu mã hoá AMI ngoại trừ
một đặc điểm là nếu trong chuỗi dữ liệu phát có 4 bit 0 
liên tiếp thì sẽ đựơc mã hoá thành x00V. Với

X = 0 Nếu tổng số bit 1 giữa 2 mã V gần nhau nhất là số lẻ.
X= B Nếu tổng số bit 1 giữa 2 mã V gần nhau nhất là số chẵn.

‘B’đảo cực so với bit 1 gần nhất trứơc nó (đúng luật mã AMI).
‘V’ (violation) được mã hoá cùng cực tính so với bit 1 gần nhất
trước ( vi phạm luật mã AMI)

Mã B8ZS
Nếu trong chuỗi dữ liệu phát có 8 bit 0 liên tiếp thì sẽ
đựơc mã hoá thành chuỗi bit là 000VB0VB. Trong đó:

Lưu ý: Trong chuỗi bit phát sử dụng kiểu mã hoá này chỉ có tối
đa 7 bit 0 liên tiếp.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-47

Mã đường dây
(Line Codes)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-48

Mã đường dây
(Line Codes)

Các hạn chế của mã nhị phân đa mức
Không hiệu quả bằng NRZ

Mỗi thành phần tín hiệu biểu diễn chỉ 1 bit
Trong hệ thống 3 mức có thể biểu diễn
log23=1.58bits
Máy thu phải phân biệt được 3 mức tín hiệu
Cần công suất cao hơn 3dB với cùng xác suất lỗi bit
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-49

Mã đường dây
(Line Codes)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-50
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-51

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Kỹ thuật đồng bộ trong kiểu truyền đồng bộ
Đồng bộ bit :

Clock encoding and extraction
Digital Phase-lock-loop (DPLL)
Hybrid

Đồng bộ khung :
Character-oriented
Bit-oriented
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-52

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Đồng bộ bit :
Clock encoding and extraction

Phía phát gửi xung clock vào tín hiệu phát bằng cách
mã hóa dữ liệu trước khi phát thông qua mạch Clocl
Encoder. Phía thu sẽ trích tín hiệu clock từ tín hiệu
nhận được nhờ mạch Clock Extract Circuit.
Mã đường dây : RZ, Manchester, differential 

Manchester
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-53

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-54

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-55

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Digital Phase-lock-loop (DPLL): 
Bộ thu đồng bộ với bộ phát nhờ vào vòng khóa pha
số. Phía thu sử dụng đồng hồ có tần số gấp N lần phía
phát cấp cho PLL. PLL có nhiệm vụ tạo tín hiệu
clock cho thanh ghi SIPO từ tín hiệu đồng hồ và tín
hiệu nhận được sao cho đúng giữa chu kỳ bit.
Để clock thu duy trì được sự đồng bộ với clock phát
thì chuỗi dữ liệu phát phải được mã hoá để có đủ sự
thay đổi trạng thái (1 → 0 hay 0 →1). 
Mã đường dây : NRZ, AMI, HDB3, B3ZS, B6ZS, 
B8ZS, 4B3T, 2B1Q
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-56

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-57

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-58

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Thông thường clock thu có tần số gấp N=32 lần tần
số clock phát. Bộ tạo dao động này được nối tới
DPLL nhằm duy trì sự đồng bộ. 
DPLL là một bộ phận được sử dụng để duy trì sự
đồng bộ bit giữa bộ tạo xung clock thu với chuỗi dữ
liệu thu vào. Việc duy trì sự đồng bộ này được dựa
trên sự thay đổi trạng thái trong chuỗi dữ liệu thu
được. 
Trong trường hợp clock thu và chuỗi dữ liệu thu duy
trì được sự đồng bộ với chuỗi dữ liệu thu vào (hình
3.3.3 c), bit dữ liệu thu sẽ được lấy mẫu ngay tại vị trí
giữa chu kỳ bit sau mỗi 32 xung clock. 
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-59

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Trong trường hợp Clock thu và chuỗi dữ liệu thu
không đồng bộ thì xung lấy mẫu sẽ được hiệu chỉnh
trong vòng từ 30 đến 34 xung Clock
Nếu trong một khoảng thời gian dài không có trạng
thái chuyển đổi,  DPLL sẽ phát ra một xung lấy mẫu
sau mỗi 32 chu kỳ clock.  Khi đó, phía thu có thể
không duy trì được sự đồng bộ với chuỗi dữ liệu thu
vào (hình 3.3.3 d). Khi phát hiện đựơc trạng thái
chuyển đổi trên đường dây, DPLL sẽ so sánh nó với
thời điểm dịch chuyển giả sử, vàhiệu chỉnh xung lấy
mẫu tương ứng với sự chênh lệch này. Qúa trình này
được thực hiện như sau :
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-60

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

1 chu kỳ bit chia thành 5 đoạn A, B,C,D,E nhu hình vẽ.
Sự chênh lệch vị trí chuyển mức có thể xảy ra trong các đoạn
A, B, C, D, E (hình 3.3.3 d). 
Nếu vị trí chuyển đổi xảy ra trong đoạn A, thì vị trí xung lấy
mẫu cuối cùng trước đó rất gần với sự chuyển đổi trạng thái kế
nó, nghĩa là vị trí lấy mẫu bị trễ (tốc độ lấy mẫu chậm). Do đó
DPLL sẽ hiệu chỉnh bằng cách rút ngắn khoảng thời gian lấy
mẫu xuống còn 32 – 2 = 30 clock.
Ngược lại, nếu vị trí chuyển đổi xảy ra như trong trường hợp E, 
thì vị trí xung lấy mẫu cuối cùng trước đó rất xa với sự chuyển
đổi trạng thái kế nó, nghĩa là vị trí lấy mẫu bị sớm (tốc độ lấy
mẫu nhanh ). Do đó DPLL sẽ hiệu chỉnh bằng cách kéo dài
khoảng thời gian lấy mẫu lên 32+2 =34 clock. 
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-61

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Tương tự trong trường hợp B hoặc D, vị trí lấy mẫu
trễ và sớm ít hơn so với A hoặc E, do đó DPLL sẽ
hiệu chỉnh khoảng thời gian lấy mẫu tương ứng sẽ là
32-1=31 hoặc 32+1 = 33 clock. 
Trong trường hợp C, vị trí xung clock DPLL giả sử nó
xảy ra trùng với vị trí chuyển đổi trạng thái thực, sự
đồng bộ được duy trì, do đó không cần phải hiệu
chỉnh. (khoảng lấy mẫu vẫn là 32 xung clock).
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-62

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Bằng cách hiệu chỉnh như trên, sẽ tạo ra xung lấy mẫu càng lúc
càng gần trung tâm của bit dữ liệu.
Như vậy độ rộng của 1 bit tương đương với 32 xung clock. Vùng
A.B xa nhất nên gán A=E=10 clock, B=C=D= 4 clock. 
Số bit dữ liệu tối đa để xung lấy mẫu bộ thu đồng bộ với dữ liệu
nhận được được tính như sau: Khảng A hoặc E mỗi lần hiệu
chỉnh 2 nhịp clock (±2)  nên để thoát ra khỏi vùng A hoặc E cần
5 bit dữ liệu cho sự hiệu chỉnh thô ( vì đoạn này chiếm 10 xung
clock) và tương tự để thoát ra vùng B hoặc D thì cần 4 bit dữ
liệu, và cuối cùng để đảm bảo lấy chính xác tại trung tâm mỗi
bít thì cần 1 bit dữ liệu nữa. Vậy tổng cộng cần 10 bit dữ liệu.

->Do đó thường trong kỹ thuật truyền đồng bộ thì các bít đồng bộ
thường được phát trước khi tuyền dữ liệu thực sự, để đảm bảo
đồng bộ bên phát và bên thu không ảnh hưởng đến thông tin cần
truyền.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-63

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Hybrid :
Khi tốc độ bit tăng thì các phương pháp trên rất khó
thực hiện đồng bộ. Để giải quyết vấn đề này ta sử
dụng phương pháp Hybrid.
Đây là phương pháp kết hợp 2 phương pháp Clock 
encoder và DPLL. Clock encoder đảm bảo các bit khi
nhận được có ít nhất 1 sự xáo trộn trong chu kỳ 1 bit, 
trong khi đó DPLL được dùng để giữ nhịp nội tại
đồng bộ với dữ liệu nhận.
Khuyết điểm : Sử dụng băng thông lớn.
Mã đường dây : Manscheter
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-64
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-65

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Đồng bộ khung :
Character-oriented :

Thường sử dụng khi truyền các khối ký tự. 
Để thực hiện việc đồng bộ ký tự, bộ phát sẽ truyền
trước ít nhất là 2 ký tự điều khiển (control 
characters) còn gọi là ký tự đồng bộ SYN trước khi
truyền khối ký tự. Điều này sẽ thực hiện 2  chức
năng:

Đồng bộ bit: tạo ra các trạng thái chuyển đổi mức tín hiệu
trên đường truyền để DPLL thiết lập được sự đồng bộ.
Đồng bộ ký tự: cho phép phía thu xác định chính xác vị trí
bắt đầu và kết thúc của mỗi ký tự.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-66

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Khi phía thu thực hiện được việc đồng bộ bit, nó sẽ
bắt đầu chế độ dò tìm (hunt mode). Trong mode này
phía thu sẽ thu và kiểm tra mỗi nhóm 8 bit xem có
phải là ký tự đồng bộ (SYN) hay không. Nếu không
phải là ký tự SYN, phía thu sẽ thu bit kế tiếp và kiểm
tra. Ngược lại nếu đúng là SYN thì phía thu xem như
đã thực hiện xong việc đồng bộ ký tự, và sau đó nhận
vào 8 bit xem như 1 ký tự.
Sau khi đã thực hiện xong vấn đề đồng bộ như trên
Việc đồng bộ khung được thực hiện giống như kỹ
thuật truyền bất đồng bộ.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-67

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-68

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Nhận xét :
Kiểu truyền định hướng ký tự này sử dụng nhiều ký
tự điều khiển (STX, ETX, DLE), do đó hiệu suất
truyền thấp. 
Trong kiểu truyền này yêu cầu khối dữ liệu phát

phải có chiều dài là bội số của 8 đảm bảo hệ thống
xử lý theo từng ký tự (định hướng ký tự). Điều này có
thể không được đảm bảo nếu khối ký tự phát là dữ
liệu nhị phân bất kỳ. 
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-69

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Bit-oriented : Điểm - điểm
Bắt đầu và kết thúc khung (start and end of frame) truyền chuỗi 8 bit 
01111110 gọi là cờ (flag pattern).
Phía thu sẽthực hiện việc đồng bộ khung bằng cách tìm ký tự (chuỗi bit) 
cờ này theo nguyên tắc tìm từng bit (bit by bit basic).
Khi phía thu nhận được opening  flag (cờ bắt đầu), phía thu sẽ bắt đầu
nhận khung dữ liệu cho tới khi phát hiện được closing flag (cờ kết thúc), 
khi đó việc thu khung dữ liệu kết thúc. 
Để thực hiện đồng bộ bit, phía phát sẽ gửi các byte rảnh ( idle bytes 
:11111111) trước cờ khởi đầu của khung.( Chú ý: Các bit 1 được dùng
mã đường dây nên sẽ có sự xáo trộn mức để bên thu thực hiện đồng bộ
Việc trong suốt dữ liệu được thực hiện bằng cách chèn bit 0 (zero bit 
insertion) thực hiện tại phía phát. Khi hoạt động, khối này sẽ kiểm tra
xem trong chuỗi bit phát có chuỗi liên tiếp 5 bit 1 hay không, nếu có thì
sẽ thực hiện chèn 1 bit 0 vào cuối chuỗi này.  Khi đó trong chuỗi dữ
liệu phát sẽ không thể có ký tự cờ 01111110. Phía thu sẽ thực hiện
ngược lại, nếu thu được chuỗi dữ liệu bao gồm 5 bit 1 liên tiếp, sau đó
là bit 0 thì nó sẽ loại bỏ bit 0 này bằng mạch zero bit deletion (mạch
xoá bit 0).
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-70

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Bit-oriented : Đa điểm
Trong cấu hình mạng đa điểm như mạng LAN thì phương pháp
đồng bộ Bit Oriented có thể được thực hiện theo nhiều cách
khác nhau như :

Để tất cả các trạm bám theo đồng bộ thì phát mẫu bit gọi là
Preamble : 1010101010
Để xác định vị trí bắt đầu và kết thúc một frame thì dùng những
mẫu bit như sau ( Tùy theo cấu trúc ) :

Start of frame delimiter : 10101011, hoặc
Start of frame :JK0JK000. End of frame : JK1JK100
Trong đó J,K là những mẫu bit được mã hóa không đúng
chuẩn với dòng bit truyền thực sự.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-71

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-72
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-73

3.6 Nhiễu gauss và tỷ lệ lỗi bit
Nhiễu Gauss :

Hàm mật độ công suất của nhiễu Gauss :

m: giá trị trung bình (DC).
δ : Độ lệch chuẩn ( áp hiệu dụng)
δ2 : gọi là phương sai (công suất nhiễu)

δ δ

2δ 2δ

m0 x

p(x)

22
6060
πδ

.

22
1
πδ

22
1360
πδ

.

( ) ( ) 22 2

22
1 δ

πδ
mxexp −−=
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-74

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Xét tín hiệu truyền là dãi nền, và chỉ chịu tác động của
nhiễu Gauss bằng cách cộng trực tiếp vào tín hiệu, có
dạng như sau :

VT: ngưỡng xác quyết.
vD > vT : Xác quyết mức ‘1’
vD < vT : Xác quyết mức ‘0’
Nếu δ càng lớn thì xác suất
xác quyết nhầm càng cao.

A

0

VT = A /2

vD

A

0

VT VT
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-75

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Tín hiệu nhận được cộng luôn cả nhiễu nếu lớn hơn VT
thì xác quyết mức ‘1’, ngược lại nhỏ hơn VT thì xác
quyết mức ‘0’. Do đó ta có :

Xác xuất lỗi khi truyền bit 1 sai là:

Xác xuất lỗi khi truyền bit 0 sai là:

Giả sử xác suất xuất hiện bit 1 và 0 là pr(1) và pr(0)
Xác suất lỗi 1 bit :

pe = pr(1)p(0/1) + pr(0)p(1/0)
Nếu xác suất xuất hiện 0 và 1 là như nhau tức pr(0)= pr(1)=0.5, thì
pe = 0.5 p(0/1) + 0.5 p(1/0) = p(0/1) = p(1/0).

dxe
AxTv
2

2

2
)(

22
1 σ

πσ

−−

∞−
∫Pr (vD < vT) = p (0/1) =

dxe
x

vT

2

2

2
22

1 σ

πσ

−

∫
∞+

Pr (vD > vT) = p (1/0) =
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-76

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Để tính p(0/1) hay p(1/0) thì dựa vào hàm Q(k).
Tính chất hàm Q(k)

Hàm Q(k) thực chất là
hàm phân bố chuẩn
với m = 0,σ = 1.σ

Khi dùng hàm Q(k) để tính xác suất thì cần chuẩn hóa giá
trị ngưỡng. Trong trường hợp này vT = A/2 nên k=vT/σ

-> pe = p(0/1)=p(1/0) = Q(vT/ σ )=Q(A/2σ)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-77

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Ngoài ra, xác suất lỗi có thể tính dựa vào (S/N)v, 
hoặc (S/N)p

Pe = Q (A/2σ) = Q [(S/N)V]
Pe = Q (A/2σ) = Q [(S/N)P]

Xác suất sai k bit bất kỳ khi truyền khối n bit

Nếu truyền n bits mà toàn bộ bị sai (k=0).
pr(error) = 1-p0 = 1-(1-pe )n ≈ npe. (do pe<<1)

knk
e

k
e

k
nk ppCp −−= )1(
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-78

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Trường hợp tổng quát vT = mo
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-79

Truyền đồng bộ
(Synchronous transmission)

Đồ thị tính hàm Q(k)
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-80
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-81

3.7 Các phương pháp phát
hiện lỗi :

Có 2 phương pháp phát hiện lỗi
Forward error control : Mỗi ký tự hoặc khung khi
truyền chứa thêm thông tin bổ sung để phía thu khi nhận
dựa vào thông tin này phát hiện dữ liệu nhận được có bị
sai hay không, nếu sai thì phía thu tiến hành sửa (nếu có
thể). Thường sử dụng cho các đường truyền rất xa có
thời gian trễn do lan truyền lớn.
Feedback (backward) error control : Mỗi ký tự hoặc
khung khi truyền chứa thêm thông tin bổ sung để phía
thu khi nhận dựa vào thông tin này phát hiện dữ liệu
nhận được có bị sai hay không, chứ không tiến hành sửa. 
Nếu sửa sai thì yêu cầu bên gửi phát lại, phương pháp
này thường được sử dụng trong các hệ thống truyền
thông.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-82

Các phương pháp phát hiện lỗi

Forward error control :
Parity check
Block sum check
Cyclic Redundant Check
Hamming
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-83

Các phương pháp phát hiện lỗi
Parity check :

Trong mỗi ký tự (7 hoặc 8 bit) truyền đi khối kiểm tra sẽ
thực hiện việc chèn một bit (parity bit) vào cuối ký tự
(ngay trước stop bit). Giá trị parity bit là 0 hay 1 tuỳ vào
phương pháp kiểm tra là kiểm tra chẵn (even parity) hay 
kiểm tra lẻ (odd parity).

Kiểm tra chẵn : Tổng số bit 1 trong tất cả bit dữ liệu (không kể
start và stop bit) và parity bit là số chẵn
Kiểm tra lẻ: Tổng số bit 1 trong tất cả bit dữ liệu (không kể start 
và stop bit) và parity bit là1 số lẻ.

Phía thu sẽ thực hiện việc tính lại parity bit sau đó so 
sánh parity bit nhận được, nếu khác nhau thì phía thu sẽ
hiểu rằng đã có lỗi xảy ra trên đường truyền.

Phát hiện sai nếu tổng số bit sai là số lẻ
Không phát hiện sai nếu tổng số bit sai là số lẻ.

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

cu
u d

uo
ng

 th
an

 co
ng

 . c
om

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-84
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-85

Các phương pháp phát hiện lỗi
Block sum check :

Sử dụng khi truyền dữ liệu dưới dạng một khối các
ký tự, trong kiểu kiểm tra này, mỗi ký tự truyền đi
sẽ được phân phối 2 bit kiểm tra parity là parity 
hàng và parity cột. Các bit parity theo từng cột được
gọi là ký tự kiểm tra khối BCC- block check 
character.

Phát hiện và sửa sai nếu lỗi bit đơn.
Không phát hiện sai nếu các bit sai kiểu chùm như : sai 4 
bit, 2 bit cùng hàng và 2 bit cùng cột.
Các trường hợp còn lại thì phát hiện sai được

Thường sử dụng trong kiểu truyền bất đồng bộ.
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-86

Các phương pháp phát hiện lỗi
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-87

Các phương pháp phát hiện lỗi

Cyclic Redundant Check :
Phía phát tạo ra một ký số kiểm tra khung FSC (frame 
sequence check) hay CRC, FSC được phát kèm theo phía sau
của frame thông tin.
Phát hiện được tất cả lỗi bít đơn, bit đôi,bit lẻ hay bit chùm.
Thường sử dụng trong kỹ thuật truyền đồng bộ.
Giả sử gọi :

M(x) : bản tin cần truyền đi (the message to be transmitted)gồm kbit.
G(x) : đa thức sinh (the divisor or generator) gồm n+1bit
R(x) : số dư gồm n bit (k > n)
Q(x) : thương số của phép chia
T(x) : thông điệp truyền đi gồn (n+k) bit
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ĐQH-V2008 TSL&MTTS C3-88

Các phương pháp phát hiện lỗi
Bên phát :

Bước 1 :Chuyển thông điệp nhị phân M thành đa thức M(x).
Nhân đa thức M(x) với xn, tương đương với chuỗi bit nhị phân được dịch sang trái
n bit.

Bước 2: Thực hiện phép chia
Điều này được thực hiện theo đa thức hoặc theo modulo 2. 
Bước 3: Thông điệp cần truyền đi là T(x):

T(x) = xn . M(x) + R(x)
Điều này được thực hiện theo đa thức hoặc thêm n bit của số dư (R(x)) 
trong phép chia ở Bước 2 vào sau k bit của bản tin cần truyền

Bên thu :
Việc phát hiện lỗi được thực hiện bằng cách lấy chuỗi dữ liệu thu được chia modulo 2 
cho đa thức sinh G(x) như sau:

Do trong phép cộng modulo 2 thì 2 số giống nhau cộng lại bằng 0
Như vậy nếu phần dư trong phép chia này bằng 0 thì phía thu xem như không có lỗi
xảy ra, ngựơc lại nếu khác 0 thì phía thu phát hiện được lỗi xảy ra khi truyền dữ liệu. 
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Các phương pháp phát hiện lỗi
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Các phương pháp phát hiện lỗi

Hamming :
Khoảng cách mã (khảong cách Hamming) là số bit khác nhau giữa 2 từ mã.
Mã Hamming là bộ mã mà thêm một số bit kiểm tra ở một số vị trí nhất định trong thông tin 
cần truyền để tạo thành mã Hamming.
Bên thu không chỉ phát hiện được sai mà còn có thể sửa sai ở một số vị trí nhất định
Ví dụ :

Để mã hóa các số thập phân từ 0 – F ta cần 4 bit. Gọi 4 bit đó là m3m2m1m0.
Trước khi truyền ta chèn vào 3 bit kiểm tra c2c1c0., 3 bit này được tính bằng cách EX-
OR :

c0 = m0 + m1 + m3
c1 = m0 + m2 + m3
c2 = m1 + m2 + m3

Đầu thu thực hiện kiểm tra bằng cách tính :
p0 = c0 + m0 + m1 + m3
p1 = c1 + m0 + m2 + m3
p2 = c2 + m1 + m2 + m3
+ Nếu không sai thì p0 = p1 = p2 = 0
+ Nếu sai thì thì số nhị phân p2p1p0 là vị trí của bit sai (các bit trong từ mã
Hamming truyền đi được đánh thứ tự từ 0 đến 7) và sửa bằng cách đảo bit này.
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Hamming
Calculating the Hamming Code 

The key to the Hamming Code is the use of extra parity bits to allow the identification of a 
single error. Create the code word as follows: 

1. Mark all bit positions that are powers of two as parity bits. (positions 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc.) 
2. All other bit positions are for the data to be encoded. (positions 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 17, etc.) 
3. Each parity bit calculates the parity for some of the bits in the code word. The position of the 

parity bit determines the sequence of bits that it alternately checks and skips. 
- Position 1: check 1 bit, skip 1 bit, check 1 bit, skip 1 bit, etc. (1,3,5,7,9,11,13,15,...)
- Position 2: check 2 bits, skip 2 bits, check 2 bits, skip 2 bits, etc. (2,3,6,7,10,11,14,15,...)
- Position 4: check 4 bits, skip 4 bits, check 4 bits, skip 4 bits, etc. 
(4,5,6,7,12,13,14,15,20,21,22,23,...)
- Position 8: check 8 bits, skip 8 bits, check 8 bits, skip 8 bits, etc. (8-15,24-31,40-47,...)
- Position 16: check 16 bits, skip 16 bits, check 16 bits, skip 16 bits, etc. (16-31,48-63,80-95,...)
- Position 32: check 32 bits, skip 32 bits, check 32 bits, skip 32 bits, etc. (32-63,96-127,160-
191,...)
etc. 

4. Set a parity bit to 1 if the total number of ones in the positions it checks is odd. Set a parity bit 
to 0 if the total number of ones in the positions it checks is even.

5. -> Then the receiver could calculate which bit was wrong and correct it. The method is to verify 
each check bit. Write down all the incorrect parity bits. Doing so, you will discover that parity 
bits 2 and 8 are incorrect. It is not an accident that 2 + 8 = 10, and that bit position 10 is the 
location of the bad bit. In general, check each parity bit, and add the positions that are wrong, 
this will give you the location of the bad bit.  
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Here is an example: 
A byte of data: 10011010
Create the data word, leaving spaces for the parity bits: _ _ 1 _ 0 0 1 _ 1 0 1 0
Calculate the parity for each parity bit (a ? represents the bit position being set): 
- Position 1 checks bits 1,3,5,7,9,11: 
? _ 1 _ 0 0 1 _ 1 0 1 0. Even parity so set position 1 to a 0: 0 _ 1 _ 0 0 1 _ 1 0 1 0 
- Position 2 checks bits 2,3,6,7,10,11:
0 ? 1 _ 0 0 1 _ 1 0 1 0. Odd parity so set position 2 to a 1: 0 1 1 _ 0 0 1 _ 1 0 1 0 
- Position 4 checks bits 4,5,6,7,12:
0 1 1 ? 0 0 1 _ 1 0 1 0. Odd parity so set position 4 to a 1: 0 1 1 1 0 0 1 _ 1 0 1 0
- Position 8 checks bits 8,9,10,11,12:
0 1 1 1 0 0 1 ? 1 0 1 0. Even parity so set position 8 to a 0: 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
-> Code word: 011100101010. 
The above example created a code word of 011100101010. Suppose the word that was received was 
011100101110 instead. Then the receiver could calculate which bit was wrong and correct it. The method is to 
verify each check bit. Write down all the incorrect parity bits. Doing so, you will discover that parity bits 2 and 8 
are incorrect. It is not an accident that 2 + 8 = 10, and that bit position 10 is the location of the bad bit. In 
general, check each parity bit, and add the positions that are wrong, this will give you the location of the bad 
bit. 
Try one yourself 
Test if these code words are correct, assuming they were created using an even parity Hamming Code . If one 
is incorrect, indicate what the correct code word should have been. Also, indicate what the original data was. 
010101100011 
111110001100 
000010001010 
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3.8 Kỹ thuật nén dữ liệu

Mục đích : Giảm kích thước và thời gian truyền.
Các kỹ thuật nén cơ bản :

Packed Decimal : Khi truyền ký tự số dùng mã BCD 4 bit 
thay cho mã ASCII 7bits hay EDBIC
Relative Coding : Khi truyền các ký tự số, chỉ truyền sai số
giữa các số liên tiếp nhau.
Character Suppression : Khi truyền các ký tự in được mà
các ký tự giống nhau được truyền liên tiếp, thay vì truyền hết
các ký tự thì chỉ truyền 1 ký tự đại diên và kèm theo là số các
ký tự giống nhau.
Huffman Coding
Run Length Coding (Facsimile compression)
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Kỹ thuật nén dữ liệu

Huffman Coding
Là một mã thống kê tối ưu
Các tin xuất hiện nhiều, xác suất xuất hiện lớn thì
được mã hóa bằng từ mã ngắn và ngược lại. Do đó
độ dài trung bình của các từ mã sẽ nhỏ nhất, làm
giảm thiểu rất nhiều lượng thông tin truyền trên
đường dây nên giảm sai số.
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Kỹ thuật nén dữ liệu

Huffman Coding
Ví dụ : Để tạo mã cho việc đo nhiệt độ từ 200 đến 300 C người ta lấy xác suất của nó và
được sắp xếp thứ tự xuất hiện như bảng.

Sắp xếp các khả năng xuất hiện theo thứ
tự giảm dần.
Hai giá trị 0,1 gán cho 2 khả năng xuất
hiện nhỏ nhất, 2 khả năng này gộp lại
thành 1 và sắp xếp theo thứ tự giảm dần. 
Tương tự như vậy cho đến 2 khả năng
cuối cùng (tổng sẽ = 1).
Mã tương ứng của mỗi nhiệt độ được
hình thành bằng cách chọn các bit 0,1 
trên đường đi xuất phát từ mức nhiệt độ
đến ngọn.
Bit LSM sẽ nằm bên trái cây.
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Kỹ thuật nén dữ liệu

Huffman Coding
Hiệu suất sử dụng từ mã (entropy)

H(x)=∑pi log2 (1/pi) (bits/symbol) = 3,14
Chiều dài trung bình của từ mã.

N = ∑ piNi (bits/symbol) = 3,18   ;4
Hiệu suất của mã hóa

h = H(x)/N = 98%       ;78%
Tốc độ bit nhị phân

R= rN
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Kỹ thuật nén dữ liệu

Run Length Coding (Facsimile compression)
Sử dụng trong máy Facsimile trắng đen.
Một trang Fax được chia

Theo chiều dọc khoảng khoảng 3.85 hoặc 7.7 lines/mm, 
tương đương 100 hoặc 200 lines / inche
Mỗi line được số hoá với tốc độ 8.05 phần tử ảnh (pels)/mm.
Mỗi điểm ảnh trắng mã hoá ‘0’, điểm đen mã hoá ‘1’

Một trang Fax khi chưa nén được mã hóa khoảng 2 
triệu bits.
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Kỹ thuật nén dữ liệu
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Kỹ thuật nén dữ liệu

Run Length Coding (Facsimile compression)
Thực tế khi truyền bức Fax thì sẽ có những line mà có khoảng
điểm ảnh trắng hay đen liên tục, để giảm bớt số bit trước khi
truyền ta dùng phương pháp nén Facsimile:

Các từ mã cố định và chia thành 2 nhóm the termination-codes (Hình a: 
Chiều dài từ 0 – 63 pixel) và the make-up codes (Hình b: Chiều dài là
k x 64 pixel).
Để bên nhận đồng bộ thì ký mã EOL(End Of Line) được thêm vào ở
cuối mỗi line.
Kết thúc trang là chuỗi 6 EOL liện tiếp.
Trong trường hợp bên thu không giải mã được EOL thì sẽ ngưng quá
trình nhận và thông báo cho bên phát biết.
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Kỹ thuật nén dữ liệu
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Transmission Control Circuits

Universal asynchronous receiver 
transmitter (UART)

Start and stop bit insertion and deletion
Bit (clock synchronization)
Character synchronization
Parity bit generation and checking per 
character (BCC computed by controlling 
device)
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Transmission Control Circuits

Universal synchronous receiver 
transmitter

Low bit rate DPLL clock synchronization
Character synchronization
Synchronous idle character generation
Parity generation and checking per character 
(BCC computed by controlling device)
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Transmission Control Circuits

Universal synchronous / asynchronous 
receiver transmitter (USART)

Can be programmed to operate as either a 
UART or USRT
Has all programmable features of both 
devices
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Transmission Control Circuits

Bit-oriented protocol circuits (BOPs)
Opening and closing flag insertion and 
deletion
Zero bit insertion and deletion
CRC generation and checking
Idle pattern generation
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Transmission Control Circuits

Universal communication control circuits
Can be programmed to operate either UART, 
a USRT or a BOP
Has all the programmable features of each 
circuit
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Communications Control Devices

Simple terminal networks
Multiplexer-based networks
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Communications Control Devices
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Communications Control Devices
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Time-division Multiplexer
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Time-division Multiplexer
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Statistical Multiplexer
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Block-mode Devices

Multidrop (multipoint) lines
Cluster controller
Hub-polling
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Block-mode Devices
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Block-mode Devices
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Block-mode Devices
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Summary
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